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đo đạc mức độ các nước đang phát triển 

tiếp cận đến, hấp thụ, thích nghi và ứng 

dụng tri thức KHCN của nước ngoài. Liệu 

có cần những chỉ tiêu đo lường lượng tri 

thức chuyển giao đến các nước đang phát 

triển không? Liệu chỉ tiêu Cán cân thanh 

toán thương mại công nghệ (Balance of 

Technology payment) có đủ để phản ảnh 

không. Những chuyển giao tri thức không 

hiển lộ (intangible knowledge) nào cần 

được đo đạc?.  

- Phổ biến và sử dụng công nghệ: Sự 

phát triển kinh tế ngày càng phụ thuộc 

nhiều vào việc cung cấp liên tục và sử 

dụng công nghệ. Hiện vẫn tồn tại khoảng 

cách lớn giữa các nước đang phát triển và 

nước phát triển về phổ biến và sử dụng một 

số công nghệ, chẳng hạn công nghệ thông 

tin và viễn thông (ICT). Vấn đề là làm sao 

đo dạc được mức độ phổ biến công nghệ 

mới, những khái niệm, cơ chế cần xác định 

để đo lường được vấn đề nói trên.  

(4) Chỉ tiêu về tác động 

Một vấn đề nữa là việc đo lường được 

mức độ tác động của KHCN đối với phát 

triển, với kinh tế xã hội,... 

- Với Phát triển: Các chính phủ đều 

cấp kinh phí cho NCPT những vấn đề 

KHCN có tiềm năng tác động đến phát 

triển (kinh tế, xã hội, v.v..). Tuy nhiên cho 

đến nay vẫn chưa có nhiều chỉ tiêu thống 

kê về đánh giá tác động của KHCN, trừ 

một số chỉ tiêu như cán cân thanh toán 

thương mại công nghệ (BTP), thông tin và 

công nghệ thông tin. Vấn đề là cần những 

chỉ tiêu nào để đánh giá định lượng được 

tác động của KHCN đối với phát triển. 

- Văn hoá khoa học: Một trong những 

tác động của hoạt động KHCN là nâng 

cao dân trí, thay đổi nhận thức, thay đổi và 

phát triển văn hoá khoa học (scientific 

culture) trong cộng đồng. Liệu vấn đề văn 

hoá khoa học có thể định lượng được hay 

không và nếu có thì đo lường thế nào?. 

Chỉ tiêu nào thể hiện mức độ định lượng 

về văn hoá khoa học. Đây là vấn đề còn 

bỏ ngỏ. 

Có thể nói, những chỉ tiêu thống kê 

KHCN cho các nước đang phát triển còn là 

vấn đề cần được nghiên cứu nhiều hơn nữa. 

                           (còn nữa) 

một số ý kiến trao đổi về 

hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân 
(tiếp theo) 

                                                 Phạm Hồng Vân 

                                Viện Khoa học Thống kê 

IV. Đơn vị thống kê 

Các hoạt động kinh tế do các chủ thể 

kinh tế có chức năng thực hiện. Để trở 

thành đơn vị thống kê một trong những 

yêu cầu các đơn vị này phải có đầy đủ hệ 

thống sổ sách ghi chép số liệu thống kê 

phục vụ cho việc biên soạn theo yêu cầu 

của các cơ quan thống kê. Tuy nhiên, 

trong thực tế vì hoạt động của các đơn vị 

cũng như công tác hạch toán và quản lý 

không được đầy đủ phù hợp với yêu cầu 

của công tác thống kê. Nên số các đơn vị 

kinh tế lớn hoạt động phức tạp bao gồm 

nhiều đơn vị hợp thành và những đơn vị 

này thường thay đổi thường xuyên và có 

thể có các hoạt động khác nhau ở các địa 
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bàn khác nhau. Các đơn vị lớn đó được 

xem như một đơn vị thống kê sẽ dẫn đến 

hậu quả là ta có số liệu thống kê không 

thuần nhất, cho nên để đáp ứng mục đích 

thống kê đầy đủ, có ý nghĩa cho việc phân 

tích cần phải hướng cho các đơn vị này 

phân thành các đơn vị nhỏ hơn và hạch 

toán theo hoạt động kinh tế để tiến tới 

đảm bảo tính thuần nhất ở cả 2 khía cạnh 

hoạt động kinh tế và địa lý. Khía cạnh 

thuần nhất về mặt địa lý của các đơn vị ít 

được dùng khi phân ngành. Tuy nhiên, đối 

với mục đích thống kê lãnh thổ thì tính 

thuần nhất về mặt địa lý lại là một yêu cầu 

quan trọng phải được xem xét khi định 

nghĩa đơn vị thống kê 

Có nhiều loại đơn vị thống kê, tuỳ theo 

mục đích nghiên cứu, trong bài viết này chỉ 

xin đề cập đến 3 loại đơn vị thống kê liên 

quan nhiều đến phân ngành kinh tế. 

Đơn vị pháp nhân  

Là những đơn vị tồn tại được pháp 

luật và xã hội công nhận không phụ thuộc 

vào cá nhân hay tổ chức sở hữu chúng. 

Cụ thể đơn vị pháp nhân bao gồm: Cơ 

quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức 

chính trị xã hội; tổ chức xã hội nghề 

nghiệp; tổ chức xã hội; doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã; 

hộ kinh doanh cá thể, hộ sản xuất nông 

nghiệp; tổ chức nước ngoài hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

Đơn vị ngành hoạt động (đơn vị 

hoạt động thuần nhất)  

Mặc dù các đơn vị pháp nhân bản 

thân nó tồn tại một mức độ thuần nhất 

nhất định về hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, 

đối với một số mục đích thống kê yêu cầu 

mức độ thuần nhất về hoạt động cao hơn 

vì vậy đã hình thành loại đơn vị ngành 

hoạt động. Đơn vị ngành hoạt động là đơn 

vị doanh nghiệp hoặc một bộ phận của 

doanh nghiệp thực hiện một loại hoạt 

động kinh tế mà không bị hạn chế bởi 

vùng địa lý, ở đó các hoạt động được diễn 

ra. Như vậy mỗi doanh nghiệp phải có ít 

nhất một loại đơn vị ngành hoạt động. Yêu 

cầu của đơn vị ngành hoạt động là số liệu 

có sẵn cho phép tính toán một số chỉ tiêu 

thống kê có ý nghĩa và tính toán được giá 

trị tăng thêm. 

Đơn vị địa bàn  

Trong thực tế có nhiều doanh nghiệp 

tiến hành một loại hoạt động kinh tế 

nhưng lại ở hai hoặc nhiều địa bàn khác 

nhau, vì vậy để  phục vụ cho mục đích 

thống kê theo vùng lãnh thổ đã hình thành 

đơn vị địa bàn. Đơn vị địa bàn là một 

doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh 

nghiệp tiến hành một loại hoạt động kinh 

tế trên một địa bàn và do một chủ sở hữu 

và kiểm soát. 

V. Phương pháp phân loại đơn vị thống kê 

Phân ngành kinh tế là phân loại hoạt 

động kinh tế, vì vậy cần làm rõ khái niệm 

hoạt động kinh tế và các loại hoạt động 

kinh tế trong một đơn vị  

a. Hoạt động kinh tế 

Là một quá trình kết hợp các nguồn 

lực như máy móc thiết bị, nguyên liệu, lao 

động, kỹ thuật sản xuất và quy trình công 

nghệ để tạo ra các sản phẩm hàng hoá 

hoặc dịch vụ. 

 Một hoạt động kinh tế có thể bao 

gồm một quá trình xử lý đơn giản như dệt 

hoặc có thể bao trùm toàn bộ một qui trình 

đầy đủ như sản xuất xe ô tô được coi như 

một hoạt động, mặc dù quá trình lắp ráp « 

tô bao gồm các hoạt động phụ như đúc, 

rèn, cắt gọt kim loại, hàn, lắp ráp, sơn xì... 

Hơn nữa, nếu việc sản xuất các linh kiện 

cụ thể như động cơ, hộp số, các dụng cụ 
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khác được tổ chức như là một phần không 

thể thiếu được của cùng một hoạt động 

sản xuất, thì sự kết hợp toàn bộ các quá 

trình này được coi như là một hoạt động. 

Trường hợp, khi một xí nghiệp sản xuất ra 

các sản phẩm cuối cùng khác nhau (bơm 

và hộp số) theo nguyên tắc phân ngành thì 

xí nghiệp này sẽ rơi vào 2 nhóm ngành cấp 

IV khác nhau, nhưng vì quá trình sản xuất 

ra bơm và hộp số sử dụng cùng một máy 

móc thiết bị, cùng một lực lượng công nhân, 

quá trình sản xuất ra bơm và hộp số có mối 

quan hệ rất cao và hợp thành một thể 

thống nhất. Vì vậy, một trong hai hoạt động 

trên sẽ là hoạt động chính và việc xác định 

hoạt động nào là hoạt động chính sẽ dựa 

vào giá trị sản xuất. Ngược lại, khi hai hoặc 

nhiều sản phẩm được sản xuất kế tiếp 

nhau nhưng quá trình sản xuất chúng 

không liên kết, chúng hoàn toàn độc lập, 

những quá trình này có thể coi như hoạt 

động khác nhau. Ví dụ: bút bi và bút chì 

được sản xuất trong cùng một xí nghiệp, 

nhưng sử dụng nguyên liệu đầu vào và kỹ 

thuật sản xuất khác nhau. Trong trường 

hợp này xí nghiệp được coi là thực hiện hai 

loại hoạt động 

b. Phân loại hoạt động kinh tế 

Hầu hết các đơn vị kinh tế thực hiện ít 

nhất hai loại hoạt động kinh tế. Vì vậy, để 

có căn cứ sắp xếp một đơn vị vào ngành 

nào ta phải xác định vị trí cho từng hoạt 

động theo qui định sau: 

+ Hoạt động chính của một đơn vị là 

hoạt động mà giá trị tăng thêm của nó lớn 

hơn giá trị tăng thêm của bất cứ một hoạt 

động nào khác của đơn vị, không nhất 

thiết phải quy định hoạt động chính phải 

có giá trị tăng thêm tới 50% hoặc trên 50% 

tổng giá trị tăng thêm của đơn vị. Sản 

phẩm sản xuất ra từ hoạt động chính hoặc 

là sản phẩm chính hoặc là các sản phẩm 

mà nó được sản xuất ra cùng với sản 

phẩm chính chẳng hạn như da là sản 

phẩm được sản xuất ra cùng với quá trình 

sản xuất thịt từ lò mổ súc vật.  

+ Hoạt động phụ: là một hoạt động 

riêng lẻ, sản phẩm đầu ra là sản phẩm 

phụ cần thiết và có trong kế hoạch sản 

xuất của đơn vị để bán ra thị trường hoặc 

cung cấp dưới các hình thức khác 

+ Hoạt động hỗ trợ: Một đơn vị kinh 

tế tồn tại không thể thiếu: kho bãi, tiếp thị, 

vệ sinh, sửa chữa, bảo hành bảo dưỡng và 

quản lý,… các hoạt động này tiến hành để 

hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất chính, 

nó cung cấp hàng hoá không thường 

xuyên hoặc dịch vụ cho quá trình  vận 

hành của đơn vị kinh tế đó. Đầu ra của 

hoạt động hỗ trợ luôn nhằm để tiêu dùng 

trung gian và vì vậy nó không được ghi 

chép riêng. Hầu hết các hoạt động hỗ trợ 

là hoạt động dịch vụ, ngoại lệ có một số 

trường hợp sản phẩm đầu ra của hoạt 

động hỗ trợ trở thành một phần của hoạt 

động chính. 

Cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa 

hoạt động chính và hoạt động phụ, giữa 

hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ. Đầu 

ra của hoạt động chính và hoạt động phụ 

là sản phẩm chính và sản phẩm phụ và nó 

được sản xuất đề bán ra trên thị trường, để 

cung cấp miễn phí hoặc cho các mục đích 

sử dụng khác. Mục đích của hoạt động hỗ 

trợ là đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động chính và hoạt động phụ của doanh 

nghiệp. Kết quả do hoạt động hỗ trợ đem 

lại không để bán trên thị trường. Khi kết 

quả của hoạt động hỗ trợ được bán ra trên 

thị trường thì nó sẽ trở thành hoạt động 

phụ. Ví dụ: một phòng máy vi tính nằm 

trong xí nghiệp, hoạt động phục vụ cho 

hoạt động chính của xí nghiệp nhưng có 

thể làm dịch vụ cho bên ngoài thì các dịch 
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vụ này trở thành hoạt động thứ yếu của xí 

nghiệp. 

Việc quyết định có coi một hoạt động 

cụ thể như một hoạt động chính hay hoạt 

động thứ yếu hoặc hoạt động hỗ trợ phải 

theo đánh giá vị trí của nó trong toàn bộ xí 

nghiệp. Rõ ràng khi một hoạt động bán 

một nửa hoặc trên một nửa sản phẩm của 

nó ra thị trường thì nó sẽ không được xem 

như hoạt động phụ trợ.   

c. Phương pháp phân loại đơn vị 

thống kê 

Khi phân loại một đơn vị vào các 

ngành căn cứ theo hoạt động kinh tế của 

đơn vị. Nếu đơn vị thực hiện nhiều loại 

hoạt động kinh tế thì đơn vị đó được xếp 

vào ngành nào là căn cứ vào hoạt động 

chính. Hoạt động chính được xác định dựa 

trên tỷ trọng giá trị tăng thêm của hàng 

hoá hoặc dịch vụ bán ra. Tuy nhiên, trong 

thực tế nhìn chung việc hạch toán giá trị 

tăng thêm của từng loại hoạt động là rất 

khó khăn nên người ta đã phải sử dụng tỷ 

lệ giá trị sản xuất của từng loại hoạt động. 

Khi cả hai chỉ tiêu trên đều không có khả 

năng tính toán được thì hoạt động chính 

được xác định trên cơ sở tỷ lệ lao động 

của các loại hoạt động. 

Đối với những trường hợp hoạt động 

của một đơn vị thuộc hai nhóm ngành 

khác nhau, được liên kết theo chiều dọc. 

Ví dụ: khai thác gỗ kết hợp với cưa xẻ gỗ; 

đóng gạch mộc kết hợp với nung gạch và 

sản xuất sợi tổng hợp kết hợp với dệt vải 

hoặc các hoạt động kết hợp theo chiều 

ngang mà không thể tách thành các đơn vị 

thống kê riêng biệt như nhà máy sản xuất 

kẹo kết hợp với sản xuất sôcôla. Cả hai 

trường hợp này khi phân loại sẽ căn cứ 

vào sản phẩm cuối cùng (Khai thác gỗ và 

cưa xẻ gỗ phân vào ngành chế biến gỗ, 

đóng gạch mộc và nung gạch phân vào 

ngành nung gạch,...). 

Khi phân loại các đơn vị cần lưu ý 

một số trường hợp sau: 

- Các đơn vị thực hiện thu phí được 

phân vào nhóm ngành cấp IV cùng với 

ngành sản xuất 

- Các đơn vị sửa chữa, đại tu tài sản 

cố định được phân vào ngành cấp IV cùng 

với ngành sản xuất ra loại tài sản cố định 

đó, loại trừ các hoạt động sửa chữa xe có 

động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân 

và gia đình được xếp vào ngành thương 

nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe 

máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 

Giới thiệu khái niệm, nội dung  

của các loại đơn vị thể chế (institutional unit) 

trong nền kinh tế của một quốc gia 

                                                      Bùi Bá Cường - Phạm Đình Hàn 

                                                                        Vụ Tài khoản Quốc gia - TCTK 

Để phân chia nền sản xuất xã hội ra 

các khu vực thể chế phục vụ cho việc 

biên soạn tài khoản quốc gia, trước hết 

phải nắm rõ khái niệm và nội dung kinh 

tế về một phạm trù mới: đơn vị thể chế 

(lnstitutional Unit). 

1. Khái niệm 

Một đơn vị thể chế được định nghĩa 

trong SNA - 1993; đó là: Một thực thể (tổ 

chức) kinh tế có khả năng trong quyền 

hạn của nó, tự chủ về tài sản, vốn liếng 


